Vương Hà Bắc                      GVCN Lớp 3C                        Trường Tiểu học Phạm Trấn


 hai ngày 14 tháng 9 năm 2015
                        SÁNG TIẾT 1:    GIÁO DỤC TẬP THỂ
CHÀO CỜ

TIẾT 2:                                                   TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU

- Ôn tập củng cố về cộng, trừ số có ba chữ số và nhân, chia trong bảng, giải toán bằng một phép tính. HS hoàn thành tối thiểu: Bài 1, 2, 3, 4.
- Rèn kĩ năng đặt tính và tính, tìm thành phần chưa biết của phép tính, giải toán.

- Giáo dục tính chăm học, thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:   Bảng phụ ghi tóm tắt của bài tập 4
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)
 - 1 em chữa bài 2, trang 17. Nhận xét, đánh giá.
2. DẠY BÀI MỚI 
a) Giới thiệu bài:(1’)
b) Hướng dẫn làm bài tập: (30’)

	* Bài 1: GV gọi HS  nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính, tính cộng, trừ

- Củng cố cách cộng, trừ số có ba chữ số

* Bài 2: Tìm x

- GV gọi HS  nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS làm vào vở nháp

- Gọi HS lên bảng chữa bài.
- Yêu cầu HS nêu lại cách tìm x 

- Củng cố cách tìm thừa số và số bị chia

* Bài 3: Yêu cầu HS làm bài và nêu cách thực hiện

- Lưu ý với những biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.

Bài 4: Yêu cầu HS phân tích đề toán

- Yêu cầu HS nêu dạng toán, cách làm
- GV chấm bài, nhận xét

* Củng cố dạng toán nhiều hơn
	- Vài em HS nêu yêu cầu

-  HS làm bảng con theo cột dọc

- 2 em lên bảng làm
- Nhận xét, nêu lại cách làm.

- HS nêu yêu cầu

- Lớp làm vào vở nháp

- 2 em lên bảng. Nhận xét

- HS nêu

- Cả lớp làm bảng con cả phần a và b
- HS nhận xét, nêu lại cách thực hiện.

- 1 HS đọc đề, cả lớp đọc thầm

- Một em nêu và tóm tắt đề toán

- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng giải


3. CỦNG CỐ DẶN DÒ (4’)

- GV hệ thống nội dung bài học.
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị tiết sau: Luyện tập chung.

 
TIẾT 3 + 4:                            TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
NGƯỜI MẸ

I. MỤC TIÊU:

    Tập đọc:

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Người mẹ rất yêu con. Vì con, người mẹ có thể làm tất cả (trả lời được các CH trong SGK) . 

- GD HS phải biết yêu thương người mẹ của mình.
     Kể chuyện:

- Bước đầu biết cùng các bạn dựng lại từng đoạn của câu chuyện theo cách phân vai.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. Tranh phóng to. Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.TIẾT 1

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (4’)

- 2 em đọc thuộc lòng bài: “Quạt cho bà ngủ”

- Nêu nội dung của bài? Nhận xét.
2. DẠY BÀI MỚI

a) Giới thiệu bài (1’) GV cho HS quan sát tranh để GTB
b) Luyện đọc (20’)

	- GV đọc mẫu – HD đọc 

- Đọc câu: GV theo dõi, nhận xét, sửa lỗi phát âm cho HS

- Đọc đoạn: GV treo bảng phụ hướng dẫn câu dài khó đọc “Bà mẹ...hòn ngọc”  

- Giải thích từ: thiếp đi, khẩn khoản, lã chã.

- Tổ chức cho các nhóm thi đọc

- GV cùng HS nhận xét, bình chọn 

c) Tìm hiểu bài (15’)

- YC HS trả lời 4 câu hỏi SGK trang 30 

- Nêu nội dung ý nghĩa câu chuyện? 

- GV chốt lại nội dung: Câu chuyện ca ngợi tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con. Vì con, ngươì mẹ có thể làm tất cả. 

- Liên hệ thực tế. GDHS qua bài học phải biết yêu thương người mẹ của mình.
	- 1 em  đọc

- HS nối nhau đọc câu cho đến hết bài (đọc 2 lần)

- Nhận xét

- HS tìm chỗ ngắt nghỉ, từ cần nhấn giọng

- Đọc trong nhóm 

- HS nghe

- HS thi đọc đoạn: 4 em đại diện cho 4 nhóm thi đọc

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi 

- HS nêu
- HS nghe và nhắc lại



TIẾT 2

	d) Luyện đọc lại (10’)

- GV đọc mẫu lần 2
- GV hướng dẫn cách  đọc phân vai 
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc 
	- HS nghe

- Từng nhóm tự phân vai, tập đọc theo vai

- 4 nhóm thi đọc

	- GV NX tuyên dương 

e) Kể chuyện (25’)

- GV nêu nhiệm vụ 

- HDHS dựng lại câu chuyện theo vai: Người dẫn chuyện, bà mẹ, hồ nước, Thần Đêm Tối, bụi gai, Thần Chết

- Yêu cầu HS nói lời nhân vật theo trí nhớ, không nhìn sách kèm theo động tác 

- Lần 1: GV giúp HS dẫn chuyện

- Lần 2: Yêu cầu HS tự dẫn chuyện

- GV tuyên dương những em kể tốt
3. CỦNG CỐ DẶN DÒ (5’)

- GV nhắc lại nội dung ý nghĩa câu chuyện
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc về nhà đọc lại bài và xem trước bài sau: Ông ngoại.


	- Nhận xét bình chọn
- HS nghe

- HS tự lập nhóm và phân vai, tập kể trong nhóm

- 5 em nói lời nhân vật 

- 6 em thi dựng lại câu chuyện theo vai 

- HS nhận xét, bình chọn
- HS nghe




 
 CHIỀU  TIẾT 1:                      CHÍNH TẢ ( Nghe viết)
NGƯỜI MẸ

I. MỤC TIÊU

- HS nghe và viết lại chính xác đoạn văn tóm tắt nội dung truyện “ Người mẹ” Làm đúng bài tập chính tả phân biệt d/r/gi

- Rèn kĩ năng viết, phân biệt đúng d/r/gi

- HS có ý thức luyện viết, yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC:

- Bảng phụ viết sẵn bài tập 2, trang 31

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)

- 2 em lên bảng viết: Ngắc ngứ, ngoặc kép, trung thành, chúc tụng. Nhận xét, đánh giá.
2. DẠY BÀI MỚI: 

a)  Giới thiệu bài: (1’)

b)  HD viết chính tả:(24’)

	- GV đọc đoạn văn

+ Bà mẹ đã làm gì để dành lại đứa con?

+ Thần chết ngạc nhiên vì điều gì?

+ Đoạn văn có mấy câu?

+ Trong đoạn văn có những từ nào phải viết hoa? Vì sao? 

+ Trong đoạn văn có sử dụng những dấu câu nào? 

- GV đọc các từ cho HS viết bảng con
- GV đọc từng câu cho HS viết vở

- Đọc lại bài cho HS soát lỗi

- Chấm 5- 7 bài, nhận xét chữa lỗi

c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả (6’)
*Bài 2: GV treo bảng phụ

- Giúp HS phân biệt d/r/gi

* Bài 3: Tổ chức cho HS thi tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, hoặc r theo các nghĩa đã cho
3. CỦNG CỐ DẶN DÒ (4’)

 - Cho HS viết lại một số lỗi sai cơ bản.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn: Chuẩn bị tiết sau: Nghe viết: Ông ngoại.
	- HS nghe

- HS trả lời

- 4 câu

- Thần Chết (tên riêng)

- Một, Nhớ....( chữ đầu câu)

- Dấu chấm, phẩy, hai chấm 

- HS viết: hi sinh, giành lại, ngạc nhiên

- Nhận xét, đọc lại các từ trên

- HS nghe và viết vào vở

- HS đổi vở soát lỗi 

- HS nêu yêu cầu

- HS điền d, r vào vở bài tập và giải câu đố

- 1em lên làm bảng phụ

- Nhận xét

- HS thi tìm từ nối tiếp

- Nhận xét
- HS viết bảng con
- HS nghe


TIẾT 2:                                              THỦ CÔNG

GẤP CON ẾCH (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:

- Như tiết trước

II. ĐỒ DÙNG : 

- Tranh quy trình. Gấy màu, kéo
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)
- Gọi 2 em nêu lại quy trình gấp con ếch. Nhận xét, đánh giá
2. BÀI MỚI   a. Giới thiệu bài (1’)

                       b.Thực hành gấp con ếch (30’)

	- GV treo tranh quy trình

- GV theo dõi

- Chốt lại các bước thực hiện

- Tổ chức cho HS gấp theo nhóm

- Tổ chức cho các nhóm thi xem nhóm nào cho ếch nhảy xa hơn, nhanh hơn

- GV đánh giá chung. Tuyên dương nhóm gấp đúng quy trình kĩ thuật, đẹp
	- HS quan sát, nhắc lại các bước thực hiện

+ Bước 1: Gấp cắt tờ giấy hình vuông

+ Bước 2 Gấp tạo hai chân trước của con ếch

+ Bước 3: Gấp tạo 2 chân sau và thân con ếch

-  HS nghe. 1 em lên gấp mẫu. Cả lớp QS
- Tập gấp theo nhóm đôi

- Các nhóm cho ếch nhảy thi

- Nhận xét, bình chọn sản phẩm

- HS nghe
- HS dọn vệ sinh lớp học


3. CỦNG CỐ DẶN DÒ (4’)
- Gọi 2 HS nêu lại quy trình gấp con ếch.
- Nhận xét tiết học 
- Dặn: Chuẩn bị tiết sau: Mang kéo, giấy, keo dán để gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.

TIẾT 3:                                                      TOÁN *
LUYỆN TẬP VỀ HÌNH HỌC, GIẢI TOÁN
I. MỤC TIÊU

- Ôn tập, củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, giải toán về nhiều hơn, ít hơn, đếm hình. 
HS hoàn thành bài 1, 2, 3, 4, 5 (vở Ôn luyện và kiểm tra Toán 3)

- Rèn kĩ năng tính toán và trình bày giải toán.

- Giáo dục HS yêu thích học toán.
II. Hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ (5’)      
- Kiểm tra phần tự kiểm tra của một vài học sinh. GV nhận xét.
2. bài mới   a) Giới thiệu bài (1’)
                      b) HD ôn tập (30’)
	* Bài 1: Tính độ dài đường gấp khúc.
- Yêu cầu học sinh làm bài.

- Gọi HS lên bảng chữa bài.

+ Củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác.
* Bài 2: Gọi HS đọc đề toán
- Cho HS tìm hiểu bài toán.

- GV cho HS làm vào vở ôn luyện
- GV gọi HS lên bảng làm.

+ GV củng cố dạng toán nhiều hơn, ít hơn.
* Bài 3: Gọi HS đọc đề toán

- Cho tìm hiểu bài toán.

- Yêu cầu HS  vào vở ôn luyện
- Gọi HS chữa bài. Nhận xét
+ GV củng cố dạng toán nhiều hơn 

* Bài 4: Đếm hình

- Yêu cầu HS  vào bài tập

- Gọi HS chữa bài. Nhận xét
+ Củng cố cách đếm hình

* Bài 5: Giải toán theo tóm tắt.

- Tìm hiểu bài toán.

- Yêu cầu làm bài tập

- Gọi HS chữa bài. Nhận xét
+ GV củng cố dạng toán liên quan đến phép nhân. 

3. Củng cố, dặn dò (4’)
- GV cùng HS hệ thống ND bài.
- Nhận xét giờ học.

- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Xem đồng hồ. 
	- Nêu yêu cầu
- HS làm vào vở ôn luyện

- 2 em lên bảng chữa bài
- HS nghe
- 2 HS đọc đề toán

- HS tìm hiểu bài toán

- HS làm bài tập
- 1 HS lên bảng giải bài toán. Nhận xét.
- HS nghe

- 2 HS đọc đề toán

- HS phân tích đề toán

- Cả lớp làm bài
- 1 em lên chữa. HS nhận xét bạn
- HS nghe
- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài vào vở ôn luyện

- 1 em lên chữa bài. Nhận xét
- HS nghe

- 1 HS nêu tóm tắt đề toán.

- HS phân tích đề toán

- Cả lớp làm bài
- 1 em lên chữa. Nhận xét bài bạn
- HS nghe

- HS thực hiện yêu cầu

- HS nghe



Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2015
CHIỀU  Tiết 1:                                    Toán
Luyệ n tập chung
I. Mục tiêu:

- Tiếp tục củng cố kĩ năng giải toán có lời văn liên quan đến phép tính, cộng trừ, nhân và chia. Hoàn thành bài 1, 2, 3, 4 
- Rèn cách tính, trình bày bài toán.

- GD học sinh say mê học toán

II. Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) 
-Yêu cầu HS làm bài tập vào bảng con:  243- 181;  358 + 124. Nhận xét, đánh giá
2. bài mới: a) Giới thiệu bài (1’)

                      b) HD làm bài tập ( 30’)

	Bài 1: Gọi HS đọc bài toán
- Yêu cầu HS tóm tắt và giải bài toán.
- Gọi HS lên bảng chữa bài. Nhận xét.

- GV chấm bài. Củng cố cách tìm phần nhiều hơn.

* Bài 2 : Gọi HS đọc bài toán
+ Bài toán cho biết gì? hỏi gì?..
- Gọi HS nêu dạng toán của từng phần.

- Cho HS giải bài toán và chữa bài.

- Gọi HS nhận xét. GV nhận xét

- Củng cố cách tìm ít hơn, tổng.
* Bài 3: Mỗi bàn có 2 HS. Hỏi 10 bàn như thế có bao nhiêu HS ?
- Cho HS tự tìm hiểu bài toán rồi tự giải vào vở
- GV gọi HS chữa bài. GV nhận xét
- Củng cố phép nhân.
* Bài 4: Gọi HS đọc bài toán
-  Yêu cầu HS  nêu lại cách giải
- Cho HS làm bài và chữa bài
- Củng cố dạng toán ít hơn
3. Củng cố dặn dò ( 4’)

- Các em được làm các dạng bài toán nào? 

- Nhận xét tiết học.

- Dặn:  Chuẩn bị bài: Bảng nhân 6               
	- HS đọc đề

- HS tóm tắt, tự giải bài vào vở 

- 1 em lên chữa. Lớp nhận xét. 

- HS nghe
- HS đọc bài.

- HS trả lời
- HS nêu
- HS làm bài. 1 HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét bài bạn
- HS nghe

- HS tự làm vào vở

- 1 em lên chữa. Nhận xét

- HS nghe

- HS đọc bài toán
- HS  nêu lại cách giải
- HS làm bài và 1 em chữa bài

- HS nghe

- HS trả lời

- HS nghe





TIẾT 2:                                               TIẾNG VIỆT *
LUYỆN ĐỌC CÁC BÀI TẬP ĐỌC TUẦN 3

LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP BÀI 3.
I. MỤC TIÊU: 

  - HS viết đúng, đẹp bài 3 theo mẫu trong vở luyện viết chữ đẹp. Luyện đọc các bài tập đọc tuần 3 và trả lời được các câu hỏi về nội dung bài đọc.
  - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp  cho học sinh. Rèn kĩ năng đọc.

  - GD học sinh ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)

- KT vở luyện viết, bảng con. 
- Cho HS viết bảng con:  GV nhận xét

2. BÀI MỚI  a) Giới thiệu bài. (1’)  

                    b) Hướng dẫn luyện đọc.( 10’)

	- GV cho học sinh luyện đọc lại các bài tập đọc trong tuần 3. 

- Gọi HS thi đọc trước lớp

- Gọi HS trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Quan tâm uốn nắn HS đọc chậm, đọc ngọng.
	- Học sinh luyện đọc nhóm đôi

- 4 nhóm HS thi đọc trước lớp

- HS trả lời câu hỏi trong SGK. 




c) Hướng dẫn luyện viết chữ đẹp (20’)

*  H​ướng dẫn HS viết trên bảng con.

	- Gọi HS nêu các chữ hoa có trong bài 

- GV viết mẫu từng chữ: C, Của, Chọn, Chẳng, một nén
- Yêu cầu HS viết:  C, Của, Chọn, Chẳng, một nén
- GV nhận xét sửa chữa.
	- HS tìm và nêu
- HS nghe
- 2 HS lên bảng viết, HS d​ưới lớp viết vào bảng con

	* Hư​ớng dẫn học sinh viết vào vở:
 - GV nêu yêu cầu luyện viết và yêu cầu viết bài
- GV quan sát nhắc như HS tư​ thế ngồi, chữ viết.

* Chấm, chữa bài 
- GV chấm 5 - 7 bài trên lớp. GV nhận xét chung.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (5’)
- Cho HS viết lại lỗi sai cơ bản
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Bài 4. 
	- Học sinh viết vở luyện viết chữ đẹp
- HS nghe
- HS viết lại lỗi sai cơ bản

- HS nghe



TIẾT 3:                                       AN TOÀN GIAO THÔNG*
Bài 3: Biển báo hiệu giao thông đường bộ
I. Mục tiêu:

- HS nhận biết hình dáng, màu sắc và hiểu được nội dung hai nhóm biển báo hiệu giao thông: Biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn. Giải thích được ý nghĩa của các biển báo: 204, 210, 211, 423( a, b ), 434, 443, 424.

- HS nhận dạng và vận dạng hiểu biết về biển báo hiệu khi đi đường để làm theo hiệu lệnh của biển báo hiệu.

- Biển báo hiệu giao thông là hiệu lệnh chỉ huy giao thông. Mọi người phải chấp hành.
- GDHS thực hiện tốt luật giao thông

II. Đồ dùng: 
-  Các biển báo đã học ở lớp 2. Biển báo 204, 210, 211, 423 ( a, b ), 424, 434, 443

III. Các hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra bài cũ (5’) 

- Khi  đi đường gặp tàu hoả chạy cắt ngang đường bộ thì em cần phải làm gì?
- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới: a) Giới thiệu bài (1’)

b) Tìm hiểu các biển báo hiệu giao thông mới. ( 17’ )

*MT: HS nhận biết được đặc điểm, hình dáng màu sắc và nội dung của hai nhóm biển báo. Ghi nhớ nội dung các biển báo.

	* TH: GV chia nhóm yêu cầu các nhóm nhận xét, nêu đặc điểm của biển báo, nêu tên biển báo: 204, 210, 211, 423a, b, 434, 443

- Yêu cầu các nhóm báo cáo.
- GV nhận xét, tóm tắt nội dung biển báo….
c) Nhận biết đúng biển báo (13’)

* MT: Nhận biết đúng biển báo giao thông đã học.
* TH: Chia lớp thành 2 đội

- GV yêu cầu HS điền tên vào biển có sẵn.
- Gọi HS trình bày
- Kết luận: Nhắc lại đặc điểm, nội dung của hai nhóm biển báo hiệu  đã học.
3. Củng cố, dặn dò (4’)

- Biển báo giao thông đường bộ có lợi gì?

- Nhận xét tiết học. Liên hệ GD thực hiện tốt luật giao thông 
- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Bài 4: Kĩ năng đi bộ và qua đường an toàn
	- HS thảo luận theo nhóm đôi
- HS nêu tên các biển báo đó.

Biển 204: Biển báo đường hai chiều. Biển 210: Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn….
- HS nghe
- HS chia làm hai đội mỗi đội 5 em lần lượt từng em điền tên biển báo vào hình vẽ.

- HS trình bày. Lớp nhận xét.
- HS nghe
- HS trả lời
- HS nghe



  Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015
SÁNG Tiết 1:                                          Toán
   BẢNG NHÂN 6

I. MỤC TIÊU

- Bước đầu thuộc bảng nhân 6. HS hoàn thành bài 1, 2, 3

- Vận dụng trong giải bài toán có phép nhân

- HS có ý thức học tập.

II. ĐỒ DÙNG: Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 6 chấm tròn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)

- Gọi 2 HS lên làm bài tập sau:

 2 + 2 +2 + 2 +2 + 2

5 + 5 + 5 + 5 +5 +5 

- GV nhận xét, đánh giá
2. BÀI MỚI  a) Giới thiệu bài (1’). 

                      b) Thành lập bảng nhân 6 (10’)

	- Gắn một tấm bìa có 6 chấm tròn lên bảng và hỏi:

- 6 chấm tròn được lấy mấy lần?

- GV: 6 được lấy 1 lần ta viết 6 x 1 = 6

- Gắn 2 tấm bìa lên bảng

- 6 chấm tròn được lấy mấy lần ?

- 6 chấm tròn được lấy 2 lần bằng mấy chấm tròn?

   GV viết:   6 x 2 = 12

 - 6 chấm tròn được lấy 3 lần bằng mấy chấm tròn?

- 6 lấy 3 lần được viết thành phép nhân như thế nào?

- Gọi vài HS nêu lại 3 phép nhân                             6 x 1 = 6

6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
	- HS quan sát
- 1 lần

- HS theo dõi
- HS quan sát
- 2 lần

- 12 chấm tròn

- HS theo dõi

- 18 chấm tròn

- 6 x 3 = 18

- HS đọc 



	- Tích thứ 2 bằng tích thứ nhất cộng thêm mấy?

- Tích thứ 3 bằng tích thứ 2 cộng thêm

 mấy?=> Vậy mỗi tích liên tiếp sau sẽ bằng tích liền trước cộng thêm mấy?

- Dựa vào đó các em hãy lập tiếp bảng nhân 6

 c) Luyện đọc thuộc bảng nhân 6 (5’)

- Cho HS đọc lại bảng nhân 6 

- Xoá dần bảng cho HS đọc thuộc lòng

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng 
- Nhận xét, tuyên dương.
d) Thực hành (15’)

* Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS nhẩm và ghi kết quả vào bảng con
- Gọi HS lên bảng làm bài. GV nhận xét
- Củng cố về tính nhẩm
* Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 

 - Bài toán cho biết gì? 

 - Bài toán hỏi gì?

 - Muốn biết 5 thùng có bao nhiªu lít dầu ta làm thế nào?

- Cho HS làm bài vào vở 

- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng 
- Củng cố về giải toán
*Bài 3: Đếm thêm 6 và viết số thích hợp vào ô trống

- Yêu cầu HS làm bài tập
 - Gọi HS lên bảng điền 
- Em có nhận xét gì về đặc điểm của dãy số này?

- GV nhận xét. Chốt kiến thức 

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( 4’) 

- Gọi đọc thuộc  bảng nhân 6
- Nhận xét tiết học 
- Dặn: Chuẩn bị trước bài: Luyện tập
	- Cộng thêm  6

-  HS trả lời

- HS nối tiếp nhau lập tiếp bảng nhân 6

- HS đọc (nhóm, cả lớp, cá nhân) 

- HS đọc thuộc lòng 

- HS thi đọc thuộc lòng 

- HS nêu 

-  HS làm bảng con
- 4 HS lên bảng điền. HS nhận xét bạn
- HS nghe
- 1HS nêu

- HS  trả lời

- HS làm bài vào vở

- 1 HS lên bảng giải bài toán
- HS nghe
- HS nêu yêu cầu
- HS làm bài tập 

- 1HS điền

- HS nêu
- HS trả lời 
- HS nghe
- HS đọc ĐT
- HS nghe




TIẾT 2:                                                  TẬP ĐỌC
ÔNG NGOẠI

I. MỤC TIÊU :

- Biết đọc đúng các kiểu câu ; bước đầu phân biệt được lời người dẫn chuyện với lời nhận vật. Hiểu ND: Ông hết lòng chăm lo cho cháu, cháu mãi mãi biết ơn ông – người thầy đầu tiên của cháu trước ngưỡng cửa trường tiểu học( trả lời CH trong SGK) 
- Rèn kĩ năng đọc và trả lời câu hỏi cho HS
- GD lòng yêu quý ông bà, cha mẹ.

II. ĐỒ DÙNG. Tranh minh hoạ bài tập đọc. Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’ )

 - Gọi 2 HS lên đọc bài Người mẹ và trả lời câu hỏi 1, 2. Nhận xét, đánh giá.
2. BÀI MỚI
a) Giới thiệu bài (1’) Tranh minh hoạ bài tập đọc để giới thiệu bài.
b) Luyện đọc (10’)

	- GV đọc toàn bài 1 lượt 

+ Gọi HS đọc lại bài
-  GV hướng dẫn HS luyện đọc từng câu

+ GV cho HS đọc nối tiếp từng câu. 

+ GV sửa lỗi phát âm cho HS .

-  Đọc từng đoạn trước lớp 

- Bài đọc hôm nay chia làm mấy đoạn ?
+ Cho HS đọc nối tiếp từng đoạn

+ GV kết hợp giải nghĩa từ ngữ : loang lổ

 - Em hiểu thế nào là loang lổ?

+ Yêu cầu HS đặt câu với từ loang lổ

- Treo bảng phụ hướng dẫn đọc câu cuối, chú ý cách nghỉ hơi 
-Ta cần nhấn giọng, ngắt giọng ở chỗ nào?

- Đọc từng đoạn trong nhóm: 

 + GV yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm đôi.  

- Tổ chức cho HS thi đọc

- GV và cả lớp bình bầu nhóm, cá nhân đọc tốt nhất 

c)  Tìm hiểu bài. (10’)

- Gọi HS đọc đoạn 1

- Thành phố sắp vào thu có gì đẹp?

- Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi học như thế nào? 

- Gọi HS đọc đoạn 3

- Tìm 1 hình ảnh đẹp mà em thích trong đoạn ông ngoại dẫn cháu đến thăm trường

- Gọi HS đọc đoạn 4

- Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy giáo đầu tiên?

- GV chốt: Bạn nhỏ trong bài có 1 người ông hết lòng yêu cháu.

d)  Luyện đọc lại (10’)

- GV gọi 1 HS đọc diễn cảm toàn bài  

- Yêu cầu HS luyện đọc lại trong nhóm

- Tổ chức thi đọc 

- GV theo dõi nhận xét 

3. CỦNG CỐ – DẶN DÒ (4’)  
- Em thấy tình cảm của 2 ông cháu trong bài như thế nào ? 

- Em cần làm gì để tỏ lòng biết ơn ông?
- NX tiết học. GD lòng yêu quý ông bà, cha mẹ.
- Dặn: Chuẩn bị trước bài: Người lính dòng cảm 
	- HS nghe


- 1 HS đọc lại 
- HS theo dõi 

- HS đọc nối tiếp câu  

- HS trả lời 
- HS đọc nối tiếp từngđoạn   

- HS nghe
- HS trả lời 

- 1HS đặt câu 

- HS theo dõi  

- HS trả lời

- HS đọc theo nhóm đôi .

- HS thi đọc .

- HS nghe
- 2 HS đọc đoạn 1

- HS trả lời 

- 1 HS đọc đoạn 3
- HS trả lời 

- 1 HS đọc đoạn 4
- HS trả lời
- HS nghe

- 1 HS đọc diễn cảm toàn bài  

- HS luyện đọc trong nhóm 

- HS thi đọc 
- HS trả lời
- HS nghe





TIẾT 4:                                     LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỪ NGỮ VỀ GIA ĐÌNH. ÔN TẬP CÂU AI LÀ GÌ?

I. MỤC TIÊU:

- Mở rộng vốn từ về gia đình, ôn tập kiểu câu: Ai là gì?

- Rèn kĩ năng sắp xếp các câu tục ngữ, thành ngữ theo nhóm, KN đặt câu theo mẫu.

- HS yêu quý những người trong gia đình.

II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ chép sẵn bài tập 2, trang 33

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. KIỂM TRA BÀI CŨ( 5’)

- Gọi 2 em chữa bài tập 1 trang 24,  KT vở bài tập, nhận xét

2. BÀI MỚI 

a) Giới thiệu bài (1’)
b) HD làm bài tập (30’)
	* Bài 1: GV ghi yêu cầu lên bảng

- Tìm từ ngữ chỉ gộp những người trong gia đình

- Em hiểu thế nào là “ông bà” “chú cháu” ? 
- GV yêu cầu HS làm bài.
- Yêu cầu học sinh giải thích từng từ

- Các từ trên thuộc chủ đề gì? 

* Bài 2: Treo bảng phụ

- Yêu cầu HS suy nghĩ để tìm nội dung ý nghĩa của từng câu thành ngữ, tục ngữ, sau đó xếp chúng vào đúng cột

-“Con hiền cháu thảo” nghĩa là gì?...

- Yêu cầu học sinh xếp thành 3 nhóm
- GV theo dõi, chốt kiến thức
* Bài 3: - Yêu cầu học sinh đặt câu theo mẫu Ai là gì? nói về Tuấn trong truyện: Chiếc áo len
	- HS  nêu yêu cầu

- HS nêu: ông bà, chú cháu, ...

- Ông bà: chỉ cả ông và bà..
- HS làm vào vở 

- Lần lượt từng em nối tiếp đọc từ vừa tìm được

- HS giải thích. 2 HS  đọc lại các từ 

- Gia đình

- HS nêu yêu cầu
- Con cháu ngoan, hiếu thảo
- HS thảo luận nhóm

- Đại diện nhóm lên chữa trên bảng phụ

- Nhận xét, đọc lại
- HS nghe
- 1 em làm mẫu

- Cả lớp làm vở bài tập

- 2 HS lên chữa

	- GV chấm bài, củng cố kiến thức của bài.
	- HS nghe


3. CỦNG CỐ DẶN DÒ (4’) 
- Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai là gì? nói về một người trong gia đình. Nhận xét. 
- Nhận xét tiết học.

- Dặn: Chuẩn bị bài sau: So s¸nh

 CHIỀU   TIẾT1:                                 TẬP VIẾT
ÔN CHỮ HOA : C

I. MỤC TIÊU :

- Viết đúng chữ hoa C, L, N  (1 dòng); viết đúng tên riêng Cửu Long

 (1 dòng) và câu ứng dụng: Công cha như núi Thái Sơn

                                Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

(1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ
- Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho HS
- HS có ý thức rèn chữ viết

II. ĐỒ DÙNG: GV: Mẫu chữ viết hoa: C  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) 

- Gọi 2 HS lên bảng viết: B, Bố Hạ. Cả lớp viết bảng con.
- GV nhận xét.

2. BÀI MỚI a) Giới thiệu bài (1’)
                     b) Hướng dẫn viết bảng con (10’)

	 *Luyện viết chữ hoa:
- Tìm các chữ hoa có trong bài ? 

- Treo chữ hoa mẫu: C
- Chữ C cao mấy li, rộng mấy ô li, gồm mấy nét ? 

- GV viết mẫu + nhắc lại cách viết từng chữ hoa. C, N, L 

- Cho HS viết bảng con.

- GV nhận xét sửa chữa.
	- HS tìm: C, N, L

- HS quan sát 

- HS  trả lời

- HS nghe 
- 2 HS lên bảng viết, HS d​ưới lớp viết vào bảng con.

	* Viết từ ứng dụng: 

- GV cho HS quan sát, nhận xét.

- GV giới thiệu về: Cửu Long 

- Hướng dẫn viết từ ứng dụng.

- Yêu cầu học sinh viết: Cửu Long 
	- HS theo dõi.

- HS nghe

- HS nghe

- HS viết bảng con. 

	*Viết câu ứng dụng:
          Công cha như núi Thái Sơn

  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

- GV giúp HS hiểu nội dung  trong câu ứng dụng 

 - Dòng trên có mấy chữ, dòng dưới có mấy chữ 

c)  Hư​ớng dẫn học sinh viết vào vở (15’)

- GV nêu yêu cầu viết.
	- HS nghe

- HS trả lời 
- HS theo dõi

	- GV cho HS viết bài vào vở 

- Quan sát nhắc nhở t​ư  thế ngồi, chữ viết.

d)  Chấm, chữa bài. (5’)

- GV chấm 5 - 7 bài  và nhận xét 

 3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( 4’) 
- Gọi HS nêu các bước viết chữ hoa C.

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn: Chuẩn bị bài sau:  Ôn chữ hoa: C (tiếp theo)
	- Học sinh  vào vở Tập Viết.

- HS nghe
- HS nêu
- HS nghe





TIẾT 2:                                               TIẾNG VIỆT *
Luyện: Phân biệt ch/tr. So sánh. Viết đơn
I. Mục tiêu

- HS  ôn luyện chính tả phân biệt ch/tr.Ôn tập về so sánh. Viết đơn. HS làm bài tập 2, 4, 5 (vở ôn luyện và kiểm tra)
- Rèn kỹ năng dùng từ khi nói ,viết,đặt câu. Biết trình bày khoa học, sạch đẹp.

- Giáo dục HS say mê học tập.
II. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Kiểm tra phần tự kiểm tra của 3 học sinh. Nhận xét.
2. Bài mới  a) Giới thiệu bài: (1’) 

                     b) Hướng dẫn ôn tập: (30’)

	* Bài 2: Điền vào chỗ trống

 - Cho HS làm vở ôn luyện.

- Gọi HS chữa bài. Nhận xét 

- Củng cố chính tả phân biệt ch/tr

* Bài 4: Gạch dưới hình ảnh so sánh.

- Cho học sinh làm bài và chữa bài
- GV nhận xét. Củng cố về hình ảnh so sánh.
	- HS nêu yêu cầu
- HS làm vở ôn luyện

- 2 HS lên bảng làm. Nhận xét bạn

- HS nghe
- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài. 1 em lên bảng làm. 

- HS nghe

	* Bài 5: Viết đơn

- Yêu cầu học sinh làm bài

- GV theo dõi, giúp đỡ. Khi học sinh làm xong gọi trình bày.
- Củng cố về viết đơn
3. Củng cố, dặn dò (4’) 
- Đặt một câu có hình ảnh so sánh.
- Nhận xét giờ học   
- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Luyện: Phân biệt: r/d/gi. Từ ngữ về gia đình
	- HS làm vở ôn luyện
- HS đọc, lớp nhận xét

- HS nghe
– HS đặt câu.

- HS nghe




TIẾT 3:                                                      TOÁN *
LUYỆN TẬP VỀ XEM ĐỒNG HỒ
I. MỤC TIÊU.

- Ôn tập, củng cố cách xem đồng hồ. HS hoàn thành bài 6, 7, 8, 9, 10 (vở Ôn luyện và kiểm tra Toán 3)

- Rèn kĩ năng xem đồng hồ.

- Giáo dục HS yêu thích học toán.
II. Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ (5’)      
- Kiểm tra phần tự kiểm tra của một vài học sinh. GV nhận xét.
2. bài mới  a) Giới thiệu bài (1’)
                    b)  HD ôn tập (30’)
	* Bài 6: Khoanh vào câu trả lời đúng.

- Yêu cầu học sinh làm bài.

- Gọi HS lên bảng chữa bài.

+ Củng cố cách xem đồng hồ.
* Bài 7: Gọi HS đọc đề toán

- GV cho HS làm vào vở ôn luyện
- GV gọi HS nêu kết quả.

+ Củng cố cách xem đồng hồ.

* Bài 8: Gọi HS đọc đề toán

- Yêu cầu HS  làm bài tập và chữa bài.

+ Củng cố cách xem đồng hồ kim và số.

* Bài 9: Gọi HS đọc đề toán
- Yêu cầu HS  vào vở bài tập

+ Củng cố  về so sánh.
* Bài 10: Gọi HS đọc đề toán

- Yêu cầu HS làm bài tập

- Gọi HS chữa bài.

+ GV củng cố mối quan hệ các phép tính.
3. Củng cố, dặn dò (4’)
- Gọi HS nêu cách xem đồng hồ.
- Nhận xét giờ học.

- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
	- Nêu yêu cầu
- HS làm vào vở ôn luyện

- 1 em nêu kết quả và giải thích.
- HS nghe
- 1 HS đọc đề toán

- HS làm bài tập

- 1 HS nêu kết quả. Nhận xét.

- HS nghe

- 1 HS đọc đề toán

- Cả lớp làm vở ôn luyện. 1 em lên chữa.

- HS nghe

- HS đọc đề, 

- 1 em lên chữa, Nhận xét

- 1 HS đọc đề toán

- Cả lớp làm vở ôn luyện
- 1 em lên giải bài toán. Nhận xét bạn
- HS nghe

- 2 HS nêu

- HS nghe





      Thứ năm ngày 17  tháng 9 năm 2015
SÁNG   TIẾT 1:                                        TOÁN
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 6.

- Vận dụng bảng nhân 6 trong tính giá trị biểu thức và giải toán. HS hoàn thành tối thiểu bài 1, 2, 3, 4.

- Rèn kĩ năng tính và giải toán

-Yêu thích môn Toán.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
A. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)
- Gọi học sinh đọc thuộc lòng bảng nhân 6. Nhận xét.

B. Bài mới  1- Giới thiệu bài (1’)
2- Hướng dẫn học sinh luyện tập (30’)
	Bài 1: - Đề bài yêu cầu gì ?  

- GV hướng dẫn học sinh làm bài.

- GV nhận xét, sửa.
- Củng cố tính chất đổi chỗ các thừa số trong phép nhân.
	- Học sinh đọc đề bài.
- HS làm bài

- Học sinh đọc lần lượt kết quả của từng phép tính.
- HS nghe

	Bài 2: - Đề bài yêu cầu gì ?

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.

- GV nhận xét, sửa
- Củng cố cách tính giá trị của biểu thức
	- Học sinh đọc đề bài.
- Tính kết quả.

- Học sinh thực hiện bảng con.
- HS nghe

	Bài 3:- GV hướng dẫn học sinh tóm tắt.

- GV hướng dẫn học sinh giải.

- Muốn tìm số vở của 4 HS ta làm thế nào ?

- Cho HS làm bài và chữa bài
- Củng cố cách giải toán.
	- Học sinh đọc đề bài.
- HS nghe
- HS trả lời

- Học sinh làm vào vở
- 1 HS lên bảng giải. Nhận xét bạn.
- HS nghe


	Bài 4: - Đề bài yêu cầu làm gì ?

- GV hướng dẫn học sinh làm.
- Gọi HS chữa bài. Nhận xét
- Củng cố quy luật dãy số.
C. CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( 4’) 
- GV gọi HS đọc lại bảng nhân 6 

- Nhận xét tiết học
- Dăn: Chuẩn bị bài sau: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
	- Học sinh đọc đề bài.
- Điền nhanh KQ.

- 2 Học sinh lên bảng chữa
- HS nghe
- 2 HS đọc lại bảng nhân 6 

- HS nghe




TIẾT 2:                                   CHÍNH TẢ (NGHE – VIẾT)
ÔNG NGOẠI
I. MỤC TIÊU:

- Nghe viết đúng đoạn văn trong bài: Ông ngoại. Làm bài tập 2, 3

- Rèn kĩ năng trình bày, phân biệt: r/ gi/ d

- GDHS yêu quý ông bà

II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ chép sẵn bài tập 2

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)

- Cho cả lớp viết  bảng con: thửa ruộng, dạy bảo. Nhận xét, sửa sai
2. BÀI MỚI  a) Giới thiệu bài (1’)

                      b) HD nghe - viết (22’)

	- GV đọc đoạn văn

- Nêu nội dung chính của đoạn văn?

- Đoạn văn gồm mấy câu?

- Những chữ nào trong bài viết hoa?

- Tìm chữ ghi tiếng khó trong bài?

- Cho HS luyện viết: vắng lặng

 - GV đọc bài lần 2.

- GV đọc cho học sinh viết vở

- GV đọc soát lỗi

- Chấm một số bài, nhận xét
c) HD làm bài tập (7’)

*Bài 2: Treo bảng phụ

- Tổ chức cho HS thi tiếp sức

- Nhận xét, chốt lời giải

*Bài 3: Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng : d, gi, r

- GV nhận xét. Chốt luật chính tả
3. CỦNG CỐ DẶN DÒ (5’)

-  Cho HS viết lại những từ sai phổ biến      - Nhận xét tiết học.

- Dặn: Chuẩn bị bài sau:  Nghe viết: Người lính dòng cảm
	- 1HS đọc lại

- 1 em nêu

- 3 câu

- HS nêu

- HS tìm và nêu miệng   
- HS viết bảng con

- HS nghe
- HS nghe và viết bài

- HS tự soát lỗi
- HS nghe
- HS nêu yêu cầu

- Mỗi HS lên viết chữ có vần: oay

- HS làm bài. HS nêu miệng KQ
- Nhận xét bạn
- HS nghe

- HS viết bảng con.

- HS nghe





TIẾT 3:                                     TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Vệ sinh  cơ quan tuần hoàn 

I. Mục tiêu.

- Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn ,bảo vệ cơ quan tuần hoàn .

- Biết được tại sao không  nên luyện tập và lao động quá sức .

- Giáo dục HS vận động biết cách bảo vệ cơ quan tuần hoàn  .

II.Các hoạt động dạy học .

A. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)
- Nêu các bộ phận của cơ quan tuần hoàn? Nêu những nhiệm vụ của cơ quan tuần hoàn?
- NX đánh giá

B.Bài mới    1. Giới thiệu bài (1’)
                  2. Các hoạt động 
a. HĐ1: Tìm hiểu hoạt động của tim.(15’)

* Mục tiêu : - Nêu được một số việc cần làm để giữ gìn ,bảo vệ cơ quan tuần hoàn .

* Cách tiến hành :
	- Bộ phận nào của cơ thể làm nhiệm vụ co bóp đẩy máu đi nuôi khắp cơ thể?

- Cơ thể sẽ chết nếu bộ phận nào của cơ thể ngừng làm việc?

- Tim có vai trò như thế nào  đối với cơ quan tuần hoàn?
* Kết luận. Giáo viên kết luận.
	- HS nêu 

- HS trả lời
- HS Nêu

HS nghe


b. HĐ2: Nên và không nên làm gì để bảo vệ tim mạch.(15’)

* Mục tiêu : - Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên tranh vẽ hoặc mô hình . Biết được tại sao không  nên luyện tập và lao động quá sức .
* Cách tiến hành :
	    - Quan sát tranh trong SGK nêu những việc nên làm và không nên làm

    - Gọi HS nêu kết quả

       * Kết luận. - Giáo viên kết luận.
C. CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( 4’) 

- Liên hệ : Em đã làm gì để bảo vệ tim mạch?

- GV nhận xét tiết học.
- Dổn : Chuẩn bị bài sau : Hoạt động bài tiết nước tiểu.
	- Quan sát theo cặp.

- Đại diện nêu kết quả.

- HS nghe
- Tự cá nhân liên hệ.
- HS nghe





Thứ sáu ngày 18  tháng 9 năm 2015
SÁNG   TIẾT 1                                         TOÁN
NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘTCHỮ SỐ 

(KHÔNG NHỚ )

I. MỤC TIÊU :

-  Biết làm tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).

-  Vận dụng được để giải bài toán có một phép nhân. 

- HS hoàn thành tối thiểu bài 1, 2, 3.
- HS trình bày bài sạch đẹp, khoa học.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. KIỂM TRA BÀI CŨ ( 5’)   
- Kiểm tra 2 HS đäc thuộc  bảng nhân 6. Nhận xét, đánh giá. 
2. BÀI MỚI  a) Giới thiệu bài (1’)

 b) Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số. (10’)

	* Phép nhân : 12 x 3 = ? 

- Gọi 1 HS đọc phép nhân, GV viết lên bảng

- Yêu cầu HS đặt tính theo cột dọc

- Yêu cầu HS tính kết quả  

- Khi thực hiện phép nhân này ta thực hiện tính 

từ đâu?

- Yêu cầu HS nêu cách tính

- GV nhắc lại cách tính cho HS
c) Thực hành (20’)  

* Bài 1: Tính

- GV ghi các phép nhân  lên bảng

- Cho HS làm bài.  Gọi HS lên bảng làm

- GV nhận xét, sửa cho HS . 

 - Ta thực hiện nhân từ đâu?

+ Củng cố cách tính

* Bài 2: Đặt tính rồi tính 

- Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính 

- Yêu cầu HS tự làm bài tập 
- Gọi HS lên chữa bài. GV nhận xét sửa sai 
+ Củng cố cách đặt tính rồi tính

*Bài 3:  Gọi HS đọc đề toán 

- Bài toán cho biết gì?  Bài toán hỏi gì ?

- Yêu cầu HS làm nhanh vào vở To¸n
- GV nhận xét. Củng cố về giải toán
3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (4’)
- Khi nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ta làm như thế nào ?
- Nhận xét giờ học. Dặn: Chuẩn bị bài sau: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
	- 1 HS lên đặt tính, lớp đặt tính vào bảng con 

- HS tính kết quả 

- HS trả lời 

- HS nêu 

- HS nghe và nhắc lại 

- HS  nêu yêu cầu

- HS theo dõi 

- Làm bảng con. 2 HS lên bảng làm
- HS trả lời

- HS nghe
- HS  nêu yêu cầu
- 2 HS nêu lại cách đặt tính
- HS làm bảng con

- 4 HS lên bảng làm

- HS nghe

- 1 HS đọc 

- HS trả lời

- HS làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm
- HS nghe

- HS trả lời

- HS nghe




    TIẾT 2:                                          TẬP LÀM VĂN

NGHE - KỂ: DẠI GÌ MÀ ĐỔI

I. MỤC TIÊU:

- HS nghe nhớ nội dung câu chuyện: Dại gì mà đổi  để kể lại. 

- Rèn kĩ năng nghe, kể cho HS.

- GDHS yêu thích môn học. 
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)

- Gọi 2 em kể về gia đình mình cho một bạn mới quen.  Nhận xét, đánh giá.
2. BÀI MỚI: a)  Giới thiệu bài (1’)
                      b) HD làm bài tập (29’)
	- Yêu cầu học sinh quan sát tranh SGK
- GV kể chuyện lần 1

- Vì sao mẹ doạ đổi cậu bé? 

- Cậu bé trả lời như thế nào? 

- Vì sao cậu bé nghĩ như vậy?

- GV kể lần 2

- Tổ chức cho học sinh thi kể

- Câu chuyện buồn cười ở điểm nào?
3. CỦNG CỐ DẶN DÒ (5’)
- Gọi HS kể lại câu chuện: Dại gì mà đổi 

- Nhận xét tiết học,

- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Kể về gia đình
	- HS quan s¸t. 2 em đọc phần gợi ý

- HS nghe

- Vì cậu rất nghịch

- Mẹ sẽ chẳng đổi được đâu

- 1 em trả lời

- HS nghe. 1 em kể lại
- 5 em thi kể. Nhận xét bình chọn

- HS trả lời
- 2 HS kÓ

- HS nghe



     TIẾT 3:                                       GIÁO DỤC TẬP THỂ
       SINH HOẠT SAO 

I. MỤC TIÊU
- Sinh hoạt theo chủ điểm: Cùng bạn đến trường
- Đề ra phương hướng tuần tới.

- Có ý thức thực hiện tốt nền nếp quy định, khắc phục tồn tại.

II. NỘI DUNG

1. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ (25’)
- Do phụ trách Sao thực hiện
2. PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN TỚI (10’)

- Khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong tuần và phát huy những ưu điểm đã đạt được.

- Tích cực rèn chữ và giữ vở sạch chữ đẹp và học bài làm bài đầy đủ.

- Tích cực ôn tập củng cố kiến thức.

- Giữ gìn vệ sinh môi trường. Xây dựng đôi bạn học tốt.

Nhận xét 
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